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Xuất khẩu tháng 12 và cả năm 2002 

 

Thực hiện 11 

tháng/2002 

Ước tính tháng 

12/2002 

Cộng dồn cả 

năm 2002 

Năm 2002 so với 

năm 2001 (%)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá

Tổng trị giá 14990 1540 16530  110

Khu vực kinh tế trong nước 7996 766 8762  106,5

Khu vực có vốn đầu tư NN 6994 774 7768  114,3

Dầu thô  2912 314 3226  103,2

Hàng hoá khác 4082 460 4542  123,7

Mặt hàng chủ yếu   

Dầu thô  15383 2912 1470 314 16853 3226 100,7 103,2

Dệt, may 2430 280 2710  137,2

Thuỷ sản 1854 170 2024  113,9

Giày dép 1648 180 1828  117,2

Điện tử, máy tính 452 53 505  84,8

Gạo 3141 707 100 19 3241 726 86,9 116,2

Cà phê 651 279 60 38 711 317 76,4 80,9

Thủ công mỹ nghệ 298 29 327  139,1

Rau quả 186 14 200  60,6

Cao su 398 231 46 32 444 263 144,1 158,6

Hạt tiêu 75 104,8 1,7 3,2 77 108 135,1 118,4

Hạt điều 57 191 6 21 62.8 212 143,9 139,5

Than đá 5470 140 400 9 5870 149 136,8 131,3

ChÌ 70 77,7 5 5 75 82,7 109,5 105,5

Lạc 103 49,8 4 2,2 107 52 136,7 136,1

Đánh giá hiệu quả ứng dụng dụng khoa học - công nghệ mới 

vào SXKD của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường 

 PGS.TS Lê Trần Hảo 

             ThS. Lê Thanh Hà 

Thực tiễn của nền kinh tế thị trường 

trong những năm qua nhiều doanh nghiệp 

đã xem trọng việc đánh giá hiệu quả 

SXKD. Nhưng số đông doanh nghiệp chỉ 

đánh giá hiệu quả SXKD nói chung, chưa 

quan tâm đúng mức đến việc đánh giá 

ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) 

mới đem lại hiệu quả cho SXKD như thế 

nào? nói cách khác là đánh giá hiệu quả 

ứng dụng KHCN mới. 

Hiện nay, KHCN tiến nhanh như vũ 

bão, nhiều loại hàng hoá giá trị KHCN 

(còn gọi là chất xám) chiếm tới 80 - 90% 

giá thành. Từ thực trạng đó, một số doanh 

nghiệp đã nhanh chóng đổi mới KHCN 

trong SXKD, nên đã tạo ra được sản phẩm 

hàng hoá có chất lượng cao, nhờ vậy các 

doanh nghiệp này vẫn đứng vững và phát 

triển trong nền kinh tế thị trường, SXKD 

vẫn có hiệu quả. Ngược lại một số doanh 
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nghiệp khác tuy có nguồn vốn dồi dào, đội 

ngũ lao động nhiệt tình, hăng hái tay nghề 

cao. Nhưng thiếu KHCN mới, biểu hiện: 

thiết bị máy móc lạc hậu, trình độ dân trí 

của người lao động thấp, tay nghề của 

công nhân không được đổi mới để tiếp thu 

những thành tựu KHCN mới v.v.., nên dẫn 

đến SXKD không có hiệu quả là tất yếu. 

Nhà nước ta đã có chính sách sử 

dụng nhân tài, khuyến khích ứng dụng 

KHCN để tạo ra năng suất, hiệu quả cao 

trong SXKD. 

Chính sách đó rất phù hợp với lợi ích 

của doanh nghiệp, bởi vậy doanh nghiệp 

cần phải đánh giá được hiệu quả ứng 

dụng KHCN mới trong SXKD của mình. 

Nếu không đánh giá, hoặc đánh giá sai, 

thì chính bản thân doanh nghiệp còn gặp 

nhiều khó khăn trong tiến trình hội nhập 

với thị trường nội địa, cũng như thị trường 

khu vực và thế giới. 

Nội dung thông tin dùng để đánh 

giá hiệu quả ứng dụng KHCN mới 

Muốn đánh giá được hiệu quả ứng dụng 

KHCN mới vào SXKD của doanh nghiệp cần 

làm tốt những nội dung thông tin thống kê 

dưới đây (cả hai mặt lượng và giá trị) 

1. Đội ngũ KH-KT đã, đang, sử dụng 

trong kỳ 

2. Chuyên gia, nghệ nhân đã, đang, 

sử dụng trong kỳ 

3. Thiết bị công nghệ mới đã, đang, 

sử dụng trong kỳ 

4. Bản quyền, thiết kế, phát minh đã, 

đang, sử dụng trong kỳ 

5. Tổng chi phí SXKD trong kỳ 

6. Khối lượng sản phẩm sản xuất ra 

trong kỳ 

7. Tổng mức hàng hoá tiêu thụ trong kỳ 

8. Tổng lợi nhuận thu được trong kỳ 

Với những thông tin ở trên có thể 

đánh giá hiệu quả ứng dụng KHCN mới 

thông qua các chỉ tiêu khác như: 

a. Đánh giá hiệu quả ứng dụng 

KHCN mới bằng chỉ tiêu giá thành bình 

quân đơn vị sản phẩm. 

0
p : gi̧  thành bình quân đơn vị sản 

phẩm khi chưa ứng dụng KHCN mới (kỳ gốc) 

1
p : giá thành bình quân đơn vị sản 

phẩm khi ứng dụng KHCN mới (kỳ báo cáo) 

Nếu 
1

p <
0

p : ứng dụng KHCN mới làm 

giảm giá thành bình quân đơn vị sản 

phẩm, có nghĩa là có hiệu quả. 

Nếu 
1

p >
0

p : ngược lại với trường hợp 

vừa đề cập ở trên. 

Nếu 
1

p =
0

p : chứng tỏ ứng dụng 

KHCN mới không thay đổi hiệu quả SXKD 

Ví dụ: một công ty có ba doanh 

nghiệp, cùng sản xuất một loại sản phẩm 

thu được số liệu thống kê như sau: 

Bảng 1: kết quả sản xuất trước và sau ứng dụng KHCN mới 

Doanh nghiệp 

ứng dụng KHCN cũ ứng dụng KHCN mới 

Số lượng 

sản phẩm 

Tổng chi phí sản 

xuất (ng. đồng) 

Số lượng sản 

phẩm 

Tổng chi phí 

SX (ng. đồng)

1 400 8000 450 8100 

2 300 6600 400 8000 

3 300 5700 350 7000 

Tính chung 1000 20300 1200 23100 
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Theo số liệu bảng 1 tính được giá thành bình quân đơn vị sản phẩm của từng 

doanh nghiệp và toàn công ty như sau: 

Bảng 2: giá thành bình quân đơn vị sản phẩm trước và sau ứng dụng KHCN mới 

Doanh nghiệp 
Giá thành bình quân đơn vị sản phẩm (1000 đồng)

Khi ứng dụng KHCN cũ Khi ứng dụng KHCN mới

1 20 18 

2 22 20 

3 19 20 

Toàn công ty 20,3 19,16 

 

Số liệu bảng 2 cho thấy: khi ứng 

dụng KHCN mới làm cho giá thành bình 

quân đơn vị sản phẩm của hai doanh 

nghiệp 1 và 2 giảm. Ngược lại doanh 

nghiệp 3 giá thành bình quân sản phẩm 

tăng (từ 19000 đồng lên 20000 đồng). 

Nhưng toàn công ty khi ứng dụng KHCN 

cũ giá thành bình quân đơn vị sản phẩm: 

20300 đồng; khi ứng dụng KHCN mới giá 

thành bình quân đơn vị sản phẩm: 19160 

đồng tức là giá thành giảm, có nghĩa là 

ứng dụng KHCN mới mang lại hiệu quả 

cho công ty. 

b. Đánh giá hiệu quả bằng chỉ tiêu 

nâng cao chất lượng hàng hoá 

Trong kinh tế thị trường, chất lượng 

hàng hoá cũng là một trong những vấn đề 

được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu; 

có những doanh nghiệp đã chủ động đổi 

mới KHCN như: đào tạo lại đội ngũ công 

nhân để nâng cao hơn tay nghề cho họ; 

mua sắm thêm thiết bị công nghệ mới, tiên 

tiến hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng 

hàng hoá, nâng cao hiệu quả SXKD. 

Muốn biết hiệu quả ứng dụng KHCN 

mới thông qua chỉ tiêu nâng cao chất 

lượng hàng hoá, cần phải thống kê chính 

xác số lượng và chất lượng hàng hoá 

trước và sau ứng dụng KHCN mới (xem 

bảng 3) 

Bảng 3:  

Tên và phẩm cấp chất 

lượng hàng hoá 

Đơn giá 

hàng hoá 

(1000 ®) 

Số lượng sản phẩm hàng hoá 

Khi ứng dụng 

KHCN cũ 

Khi ứng dụng 

KHCN mới 

DN I DN II DN I DN II 

Mặt hàng A  

1. Chất lượng tốt 50 70 50 80 65

2. Chất lượng trung bình 45 30 50 20 45

Mặt hàng B  

1. Loại I 60 100 35 120 40

2. Loại II 55 20 15 130 20
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H0: Hệ số chất lượng hàng hoá khi 

ứng dụng KHCN cũ  

01

0

0
qp

pq
H




  

Trong đó: 

 p: đơn giá hàng hoá theo phẩm cấp 

chất lượng  

 p1: đơn giá hàng hoá chất lượng tốt 

và loại I 

 q0: khối lượng từng loại hàng hoá khi 

ứng dụng KHCN cũ. 

H0  1 

H0 càng gần 1 nói lên chất lượng 

hàng hoá càng cao 

H1: Hệ số chất lượng hàng hoá khi ứng 

dụng KHCN mới, được tính theo công thức:  

11

1

1
qp

pq
H




           

Trong đó: 

 p: đơn giá hàng hoá theo phẩm cấp 

chất lượng  

 p1: đơn giá hàng hoá chất lượng tốt 

và loại I 

 q1: khối lượng từng loại hàng hoá khi 

ứng dụng KHCN cũ. 

H1  1 

H1 càng gần 1 nói lên chất lượng 

hàng hoá càng cao. 

Theo số liệu bảng 3 tính được các 

kết quả: 

15)203560(10050)305050(70

15)55(2035)60(10050)45(3050)50(70
H

0 


 =
20200

18625
= 0,92 hay 92% 

20)1304060(12045)206550(80

20)55(13040)60(12045)45(2065)50(80
H

1 


 =
29100

28025
= 0,963 hay 96,3% 

So sánh 
92,0

963,0

H

H

0

1  =1,046 hay 

104,6%  

Kết quả tính ở trên cho biết: khi 

ứng dụng KHCN mới làm cho chất 

lượng hàng hoá tăng 4,6%; chứng tỏ 

ứng dụng KHCN mới mang lại hiệu quả 

cho doanh nghiệp. 

c. Đánh giá hiệu quả bằng chỉ tiêu 

hệ số co dãn đầu tư KHCN 

Khi đầu tư KHCN mới, doanh nghiệp 

nào cũng muốn biết: tăng thêm 1% đầu tư 

KHCN mới có mang lại hiệu quả cao cho 

doanh nghiệp hay không? Nếu có thì mức 

độ hiệu quả là bao nhiêu? Để trả lời vấn 

đề này thống kê dùng chỉ tiêu hệ số co 

dãn đầu tư KHCN mới. 

0

c

0

p

c
c

:
p

H


  

Hc: hệ số co dãn đầu tư KHCN 

p: mức tăng tuyệt đối lợi nhuận 

doanh nghiệp p = p1 - p0 

p1: lợi nhuận doanh nghiệp thu được 

khi ứng dụng KHCN mới 

p0: lợi nhuận doanh nghiệp khi ứng 

dụng KHCN cũ 

c: mức tăng tuyệt đối đầu tư KHCN 

c = c1 - c0 

c1: mức đầu tư khi ứng dụng KHCN mới 

c0: mức đầu tư khi ứng dụng KHCN cũ 

Hc > 0: chứng tỏ đầu tư KHCN mới 

mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. 

Ví dụ xem bảng 4 dưới đây 
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Bảng 4: Hiệu quả đầu tư KHCN mới 

Các chỉ tiêu 

Khi ứng 

dụng KHCN 

cũ (tỷ ®) 

Khi ứng 

dụng 

KHCN mới 

(tỷ ®) 

Tăng + 

Giảm - 

Tuyệt đối 

(tỷ ®) 

Tương đối 

(%) 

1. Mức đầu tư KHCN 125 130 5 4 

2. Lợi nhuận 12 12,3 0,3 2,5 

 

Theo số liệu bảng 4 tính được: 

4%

2,5%
H

c
 = 0,625 

Hc = 0,625 cho thấy ứng dụng KHCN 

mới là có hiệu quả. Song do yêu cầu cụ 

thể của công tác quản lý doanh nghiệp mà 

sử dụng đơn vị tính chỉ tiêu Hc khác nhau. 

Nếu Hc = 0,625 cho biết: tăng thêm 1 đơn 

vị đầu tư KHCN mới thì làm tăng thêm 

0,625 đơn vị lợi nhuận. 

Nếu Hc = 62,5% cho biết: tăng đầu tư 

KHCN mới 100% thì làm tăng thêm lợi 

nhuận 62,5%. 

Nếu Hc = 0,625% cho biết: tăng đầu 

tư KHCN mới thì 1% thì làm tăng 0,625% 

lợi nhuận, trong thực tế thường dùng chỉ 

tiêu này 

Vấn đề tính toán thử nghiệm chỉ số phát triển con người (HDI)  

trong điều kiện số liệu Thống kê ở Việt Nam 

                Nguyễn Văn Phẩm 

                                  Vụ Tổng hợp và Thông tin 

Chỉ số phát triển con người, viết tắt từ 

tiếng Anh là HDI (Human Development 

Index) là thước đo tổng hợp về sự phát 

triển con người trên phương diện sức 

khoẻ, tri thức và thu nhập. HDI được tổng 

hợp từ ba chỉ tiêu thành phần phản ánh 

các khía cạnh sau:  

 Mức độ sống lâu và khoẻ mạnh, 

được đo bằng tuổi thọ trung bình từ lúc 

sinh (hay còn gọi là tuổi hy vọng sống tại 

lúc sinh); 

 Trình độ tri thức, được đo bằng tỷ lệ 

người lớn biết chữ (với quyền số 2/3) và tỷ 

lệ nhập học của các cấp giáo dục tiểu học, 

trung học và đại học (với quyền số 1/3); 

 Mức độ đầy đủ vật chất, được đo 

bằng GDP thực tế bình quân đầu người 

theo sức mua tương đương tính bằng đô la 

Mỹ (PPP USD). 

Chỉ số HDI là giá trị trung bình của ba 

chỉ số thành phần về sức khoẻ, tri thức và 

thu nhập. Do vậy, trước khi có thể tính 

được chỉ số HDI, cần phải xác định ba chỉ 

số thành phần này. 

Như vậy, HDI là thước đo tổng hợp đo 

lường trình độ phát triển hơn là tiêu chí chỉ 

thuần tuý sử dụng tốc độ tăng trưởng GDP. 

HDI có nhiều công dụng: được dùng 

làm công cụ quản lý và đề ra chính sách; 


